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1. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:
	A. Lipit và axit nucleâic .			B. Proteâin và axit nucleâic.
	C. ADN và ARN.				D. ADN và proâteâin.
2. Ở cấp độ phân tử, cấu tạo của vật chất hữu cơ khác với hợp chất vô cơ về:
	A. chức năng của các nguyên tố.		B. mức độ hoạt động của các nguyên tố.
	C. tính chất của các nguyên tố.		D. thành phần, hàm lượng của các nguyên tố.
3. Đặc điểm nào sau đây có ở cả vật sống và vật không sống:
	A. trao đổi chất với môi trường theo phương thức đồng hoá, dị hoá.
	B. có khả năng tự điều chỉnh, tự đổi mới.
	C. được xây dựng từ các nguyên tố hóa học.
	D. có khả năng nhân đôi và di truyền.
4. Đặc tính nào sau đây giúp cho cơ thể sống có khả năng thích ứng với sự biến đổi của môi trường?
	A. Có khả năng tự điều chỉnh.			
	B. Có khả năng nhân đôi.
	C. Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền.
	D. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá và dị hoá.
5. Kết luận nào sau đây không đúng?
	A. Mọi tổ chức sống là những hệ mở, thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài.
	B. Các tổ chức sống thường xuyên tự đổi mới là vì nó không ngừng trao đổ chất với môi trường.
	C. Chỉ có sinh vật mới trao đổi chất với môi trường ngoài.
	D. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá và sinh sản là dấu hiệu quan trọng để phân biệt sinh vật với vật vô sinh.
6. Khoa học hiện đại khẳng định sự sống được phát sinh từ chất vô cơ. Người ta chia sự phát sinh sự sống ra mấy giai đoạn?
	A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
7. Các tổ chức sống có khả năng tích luỹ thông tin di truyền là nhờ
	A.nó có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
	B. nó có khả năng phát sinh và tích luỹ các đột biến.
	C. nó có khả năng di truyền các đặc điểm vốn có của loài.
	D. cả A, B và C.
8. Khi nói về phát sinh sự sống, điều nào sau đây không đúng?
	A. Phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp chất của cacbon.
	B. Sự sống đầu tiên được phát sinh từ các hợp chất vô cơ theo con đường hoá học.
	C. Ngày nay, sự sống vẫn đang được hình thành từ các dạng không sống.
	D. Chỉ có hệ tương tác protein – axit nucleic mới có khả năng nhân đôi, tự đổi mới.
9. Bản chất của giai đoạn tiến hoá hoá học là:
	A. tổng hợp chất hữu cơ cho sự sống từ các chất hữu cơ có sẵn trong tự nhiên.
	B. tổng hợp những chất hữu cơ từ các chất vô sơ nhờ sự xúc tác của enzim.
	C. tổng hợp những chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.
	D. tổng hợp những chất hữu cơ từ các chất vô cơ và hữu cơ có sẵn.
10. Năm 1953 S.Milơ đã tiến hành thí nghiêm “Cho tia  tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, CH4, NH3, CO thì thu được những axit amin. Được đun nóng từ 150oC đến 180oC, một số hỗn hợp axit amin đã tạo thành những mạch pôlipeptit”.
Thí nghiệm này nhằm chứng minh:
	A. Cơ thể sống được tạo ra từ chất vô cơ.
	B. Các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành từ các chất vô cơ.
	C. Có thể tổng hợp được prôtêin từ hơi nước và các chất vô cơ khác.
	D. Con người có thể tạo ra được vật thể sống từ các chất không sống.
11. Ở giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, CLTN tác động chủ yếu vào cấp độ
	A. Phân tử		B. Giao tử		C. Tế bào			D. Cá thể.
12. Ngày nay, sự sống không còn được tiếp tục hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học. Nguyên nhân chủ yếu vì:
	A. thiếu những điều kiện lịch sử cần thiết.
	B. chất hũu cơ bị các vi sinh vật phân huỷ.
	C. không đụ thời gian để hình thành nên sự sống.
	D. con người đã can thiệp quá sâu vào thiên nhiên.
13. Chất nào sau đây không có trong khí quyển của Trái Đất nguyên thuỷ?
	A. CH4		B. NH3		C. C2N2		D. CO2
14. Nói về sự tiến hoá hoá học, điều nào sau đây không đúng?
	A. Từ các chất vô cơ đã hình thành nên các hợp chất hữu cơ đầu tiên là cacbua hidro.
	B. Lipit, saccarit, protein, axit nucleic ñeàuxuaát hiện sau cacbua hidro.
	C. Ở trong không khí, các hợp chất hữucơ kết hợp với nhau để hình thành các hệ tương tác.
	D. Tất cả các hợp chất hữu cơ đều không bị phân huỷ mà được rơi xuống biển, đại dương.
15. Khi nói về giọt côaxecva, điều nào sau đây không đúng?
	A. Các giọt coaxecva được hình thành do hai dung dịch keo tương tác với nhau.
	B. Các giọt côaxecva có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ và sinh trưởng.
	C. Giọt coaxecva có khả năng phân chia thànnh những giọt mới vì nó chứa axit nucleic.
	D. Hình thành giọt coaxecva là giai đoạn đầu tiên của tiến hoá tiền sinh học. 
16. Hình thành giọt coaxecva có khả năng sinh sản là dấu hiệu đánh dấu sự xuất hiện
	A. vật chất di truyền			B. tổ chức sống đầu tiên
	C. tiến hoá hoá học				D. tiến hoá tiền sinh học.
17. Hoá thạch là:
	A. hiện tượng cơ thể sinh vật bị biến thành đá.
	B. di tích của sinh vật sống trong các thời đại đã để lại trong các lớp đất đá. 
	C. xác của sinh vật được bảo vệ trong thời gian dìa mà không bị phâ huỷ.
	D. sự chế tạo ra các con vật bằng đá nhằm mục đích thẩm mĩ.
18. Người ta dựa vào tiêu chí nào sa đây để chia lịch sử Trái Đất thành các đại, các kỉ?
	A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật.
	B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật.
	C. Thời gian hình thành và phát triển của Trái Đất.
19. Kết luận nào sau đây chưa chính xác?
	A. Lịch sử của Trái Đất được chia thành 5 đại, đại Nguyên sinh chiếm thời gian dài nhất.
	B. Sự pgát triển của sinh vật luôn kéo theo sự biến đổi về địa chất, khí hậu.
	C. Các loài xuất hiện sau thường tiến hoá hơn các loài xuất hiện trước.
	D. Sinh vật đầu tiên xuất hiện ở trên cạn, sau đó di cư xuống dưới nước.
20. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, càng về sau, sự tiến hoá diễn ra với tốc độ càng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là do càng về sau thì
	A. tính đa dạng của giới sinh vật càng tăng lên thúc đẩy nhau cùng tiến hoá.
	B. sinh vật đạt được những trình độ thích nghi hoàn thiện hơn, ít lệ thuộc vào môi trường.
	C. tốc độ biến đổi của địa chất, khí hậu diễn ra càng nhanh.
	D. trình độ tổ chức của cơ thể càng cao nên sinh vật dễ phát sinh các biến dị.
21. Trong lịch sử phát triển của thế giới sv, có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tiêu diệt hàng loạt là
	A. loài xuất hiện sau đã tiêu diệt những loài sv xuất hiện trước.
	B. có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các loài với nhau.
	C. có sự thay đổi lớn về địa chất và khí hậu.
	D. có sự thay đổi lớn về nguồn thức ăn và nơi ở.
22. Kết luận nào sau đây chưa chính xác?
	A. Sự biến đổi về địa chất, khí hậu đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới.
	B. Sự phát riển của sinh giới đã thúc đẩy sự biến đổi địa chất và khí hậu.
	C. Sự biến đổi thường được bắt đầu từ động vật, qua đó ảnh hưởng tới thực vật.
	D. Càng về sau thì sự tiến hoá diễn ra với tốc độ càng nhanh.
23. Bằng chứng quan trọng nhất để chứng tỏ ở đại Thái cổ, sự sống đã phát sinh là
	A. sự có mặt của than chì và đá vôi.
	B. hoá thạch của các loài vi khuẩn.
	C. sự sống đang tập trung dưới nước.
	D. hoá thạch của các dạng động vật nguyên sinh.
24. Ở đại Thái cổ, sự sống đang tập trung dưới nước là vì
	A. cơ thể có cấu tạo đơn giản.	B. chưa có tầng ôzôn để ngăn chặn tia tử ngoại.
	C. động vật hô hấp bằng mang.	D. hầu hết cơ thể sinh vật đều đơn bào.
25. Khi nói về đại Cổ sinh, điều nào sau đây không đúng?
	A. Ở đv, các loài cá phát triển mạnh và chiếm ưu thế.
	B. Ở tv, cây hạt trần phát triển ưu thế.
	C. Ở cuối kỉ, đã xuất hiện những đại diện đầu tiên của bò sát.
	D. Sinh vật ở cạn phát triển mạnh, sự tiến hoá diễn ra nhanh chóng.
26. Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh
	a. mức độ quan hệ giữa các loài			b. sự tiến hoá phân li
	c. quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài	d. nguồn gốc chung của sinh giới
27. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết về nguồn gốc các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái đất là:
	a. Handan và Fox	b. Oparin và Handan		c. Oparin và Milơ	d. Milơ và Fox
28. Phát biểu nào sau đây không đúng về sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?
	a. do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit
	b. có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học
	c. trong khí quyển nguyên thuỷ của trái đất chưa có hoặc có rất ít oxi
	d. quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh bằng thực nghiệm
29. Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
	a. tinh tinh		b. đười ươi		c. gôrilia			d. vượn
30. Trình tự các kỉ sớm đến muộn trong đại cổ sinh là
	a. cambri => silua => đêvôn => pecmi => cacbon => ocđôvic
	b. cambri => silua => cacbon => đêvôn => pecmi => ocđôvic
	c. cambri => silua => pecmi => cacbon => đêvôn => ocđôvic
	d. cambri => ocđôvic => silua => đêvôn => cacbon => pecmi
31. Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Krêta?
	a. sâu bọ xuất hiện						b. xuất hiện thực vật có hoa
	c. cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ		d. tiến hoá động vật có vú
32. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiênh chuyển lên sống trên cạn vào đại
	a. cổ sinh		b. nguyên sinh		c. trung sinh		d. tân sinh
33. Loài người hình thành vào kỉ
	a. đệ tam		b. đệ tứ		c. jura			d. tam điệp
34. Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?
	a. kỉ  phấn trắng		b. kỉ jura		c. tam điệp	d. đêvôn
35.  Tiến hóa hóa học là quá trình
	A. tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
	B. tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học.
	C. tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học.
	D. tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học.
36. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây chưa chính xác?
	A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
	B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
	C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
	D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
37. Nội dung chủ yếu của thuyết “ ra đi từ Châu Phi” cho rằng
	A. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở châu Phi.
	B. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau.
	C. người H. erectus di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens.
	D. người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis.
38. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu,sinh vật.Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đên nay là
	A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh.
	B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh.
	C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh.
	D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh.
39. Kết quả của tiến hoá tiền sinh học
	A. hình thành các tế bào sơ khai.	B. hình thành chất hữu cơ phức tạp.
	C. hình thành sinh vật đa bào.	      D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như hôm nay.
40. Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là 
	A. cấu tạo tay và chân.				B. cấu tạo của bộ răng.
	C. cấu tạo và kích thước của bộ não.			D. cấu tạo của bộ xương.
41. Sọ người có đặc điểm gì chứng tỏ tiếng nói phát triển?
	A. có cằm.	B. không có cằm	C. xương hàm nhỏ	D. không có răng nanh.
42. Thí nghiệm của Fox và cộng sự đã chứng minh
	A. trong điều kiện khí quyển nguyên thuỷ đã có sự trùng phân các phân tử hữu cơ đơn giản thành các đại phân tử hữu cơ phức tạp.
	B. trong điều kiện khí quyển nguyên thuỷ, chất hoá học đã được tạo thành từ các chất vô cơ theo con đường hoá học.
	C. có sự hình thành các tế bào sống sơ khai từ các đại phân tử hữu cơ.
	D. sinh vật đầu tiên đã được hình thành trong điều kiện trái đất nguyên thuỷ
43. Ý nghĩa của  hoá thạch là
	A. bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
	B. bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
	C. xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất.
	D. xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ.
44. Trôi dạt  lục địa là hiện tượng
	A. di chuyển của các phiến kiến tạo do sự chuyển động của các lớp dung nham nóng chảy.
	B. di chuyển của các lục địa, lúc tách ra lúc thì liên kết lại.
	C. liên kết của các lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea.
	D. tách ra của các lục địa dẫn đến sự biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và sinh vật.
45. Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến  là
	A. hoá thạch sinh vật cổ sơ nhất.	B. hoá thạch của động vật, thực vật bậc cao.
	C. xuất hiện tảo.		D. thực vật phát triển, khí quyển có nhiều oxi.
46. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các hợp chất hữu cơ đơn giản và phức tạp được hình thành nhờ
	A. các nguồn năng lượng tự nhiên.		
	B. các enzim tổng hợp.
	C. sự phức tạp hóa các hợp chất hữu cơ.
	D. sự đông tụ các chất tan trong đại dương nguyên thủy.
47. Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?
	A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật.
	B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật.
	C. Thời gian hình thành và phát triển của trái đất.
	D. Hóa thạch và khoáng sản.
48. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học đã có sự 
	A. tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóac học.
	B. rạo thành các coaxecva theo phương thức hóa học .
	C. hình thành mầm mốmg những cơ thể đầu tiên theo phương thức hóa học.
	D. xuất hiện các enzim theo phương thức hóa học.
49. Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường
	A. trong nứơc đại dương		B. khí quyển nguyên thủy.
	C. trong lòng đất.			D. trên đất liền.
50. Quá trình tiến hoá của sự sống trên Ttrái đất có thể chia thành các giai đoạn 
	A. tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học.		B. tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học.
	C. tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học.
	D. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học.
51. Tiến hoá tiền sinh học hình thành
	A. các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
	B. tế bào sơ khai và sau đó là hình thành những tế bào sống đầu tiên.
	C. các cơ thể đơn bào đơn giản, các loaì sinh vật như ngày nay dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.
	D. cả A và C
52. Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn tiến hoá hình thành
	A. các tế bào sơ khai và sau đó là hình thành những tế bào sống đầu tiên.
	B. các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
	C. các loài sinh vật như ngày nay dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.
	D. cả A và C
53. Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?
	A. Đại thái cố		B. Đại cổ sinh		C. Đại trung sinh	D. Đại tân sinh.
54. Điểm quan trọng trong sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là
	A. phát sinh thực vật và các ngành động vật,
	B. sự phát triển cực thịnh của bò sát
	C. sự tích luỹ ôxi trong khí quyển, sinh vật phát triển đa dạng, phong phú .
	D. sự di cư của thực vật và động vật từ dưới nước lên cạn.
55. Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là
	A. Homo habilis	B. Homo sapiens	C. Homo erectus	D. Homo neanderthalensis.
56. Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?
	a. cây hạt kín, chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.
	b. được chia thành 2 kỉ, trong đó loaì người xuất hiện và kỉ đệ tứ
	c. phân hoá các lớp chim, thú, côn trùng.
	d. ở kỉ đệ tam, bò sát và cây hạt trần phát triển ưu thế.


